BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            -------***-------                                  ----------------------------------

Số:  23   /2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC           Hà Nội, ngày 31tháng 8 năm 2005     

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, 

Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước


Thi hành khoản 3, Điều 7, Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng công ty và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng như sau:


I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN XẾP HẠNG CÔNG TY


1/ Đối tượng áp dụng:


Đối tượng áp dụng là các công ty được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm:


a) Công ty nhà nước độc lập;


b) Công ty thành viên (hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc) của Tổng công ty nhà nước;


c) Công ty mẹ của công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ.


Các công ty nêu trên được gọi tắt là công ty.


2/ Điều kiện áp dụng: 


Các công ty có đủ 2 điều kiện sau đây thì được xếp hạng công ty:


a) Tiêu chuẩn xếp hạng công ty đã được liên tịch Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành theo đề nghị của các Bộ quản lý ngành (phụ lục số 01 kèm theo);


b) Năm xếp hạng không nằm trong danh sách chuyển đổi hình thức sở hữu: (cổ phần hoá, giao, bán); thay đổi phương thức quản lý (khoán, cho thuê); tổ chức lại (sáp nhập, hợp nhất, chia tách); giải thể, phá sản.


II/ CÁCH XẾP HẠNG,  THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỂ XẾP  HẠNG CÔNG TY


1/ Cách xếp hạng:


Việc định hạng thực hiện như sau:


a) Căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng tại phụ lục số 01 và hướng dẫn xếp hạng tại phụ lục số 02 công ty thực hiện việc định hạng theo quy định:


- Đối với các công ty đã được cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng thì trong vòng 01 năm kể từ khi Thông tư này có hiệu lực phải thực hiện việc định  hạng lại và trình cấp có thẩm quyền quyết định; 


- Đối với các công ty đã thành lập nhưng chưa xếp hạng thì khi Thông tư này có hiệu lực phải tiến hành định hạng ngay và trình cấp có thẩm quyền quyết định; 


- Đối với công ty thành lập mới thì sử dụng tiêu chuẩn xếp hạng đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành để tạm thời định vào hạng II hoặc hạng III và  trình  cơ quan có thẩm quyền quyết định. Sau 01 năm kể từ ngày xếp hạng tạm thời phải thực hiện việc định hạng để xếp hạng chính thức.


b) Sau 3 năm (tròn 36 tháng) kể từ ngày có quyết định xếp hạng, công ty có trách nhiệm định lại hạng của công ty và trình cấp có thẩm quyền quyết định.


Đối với công ty xếp hạng tạm thời, nếu hạng được xếp bằng hoặc nhỏ hơn khi xếp tạm thời thì thời hạn định lại hạng của công ty được tính từ khi xếp tạm thời.


c) Cách xếp hạng quy định tại tiết a, tiết b nêu trên chỉ áp dụng đối với các công ty xếp hạng I, hạng II và hạng III. 


Đối với các Tổng công ty, công ty đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng đặc biệt theo tiêu chuẩn xếp hạng ban hành tại Quyết định số 185/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ hoặc đã được các Bộ quản lý ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xếp hạng Tổng công ty thì được giữ nguyên hạng đã được xếp. 


Đối với các Tổng công ty (kể cả công ty) bảo đảm các tiêu chuẩn xếp hạng theo Quyết định số 185/TTg nêu trên thì đề nghị liên Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xếp hạng đặc biệt.


2/ Thủ tục, hồ sơ xếp hạng:


a) Trách nhiệm của công ty: căn cứ quy định tại điểm 1 nêu trên, công ty thực hiện việc định hạng và có công văn kèm hồ sơ quy định dưới đây gửi cơ quan cấp trên có thẩm quyền quyết định xếp hạng (Bộ quản lý ngành; ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Hội đồng quản trị Tổng công ty thành lập theo Quyết định số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ ). Trường hợp công ty xếp vào hạng I thì báo cáo để cơ quan cấp trên có thẩm quyền đăng ký với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính. Hồ sơ đề nghị xếp hạng gồm có:


- Công văn đề nghị;


- Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng (mẫu số 01); Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (mẫu số 03); Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (mẫu số 04);


- Bản sao có công chứng Quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh; 


- Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.


Báo cáo tài chính được lập theo quy định tại Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2000 và Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2005 của Bộ Tài chính (nếu đã kiểm toán thì gửi kèm bản sao báo cáo kiểm toán).  


b) Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị Tổng công ty thành lập theo Quyết định số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm:


- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị xếp hạng và ra quyết định xếp hạng II, hạng III đối với công ty thuộc quyền quản lý trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

- Tiếp nhận, có công văn (kèm theo hồ sơ) gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để đăng ký đối với công ty đề nghị xếp hạng I và ra quyết định xếp hạng I sau khi có văn bản của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc đăng ký nói trên.


- Quý IV hằng năm, tổng hợp số Tổng công ty, công ty được xếp hạng thuộc thẩm quyền quản lý (theo mẫu số 05 và mẫu số 06) và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký xếp hạng I và trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phải có văn bản gửi  cơ quan đề nghị.
          III. XẾP LƯƠNG THEO HẠNG 


1/ Nguyên tắc: 


Xếp lương theo hạng đối với Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng (gọi tắt là viên chức quản lý công ty) theo nguyên tắc sau:


a) Công ty được xếp hạng nào thì tuỳ theo chức danh đảm nhận để xếp lương tương ứng với hạng đó theo bảng lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị hoặc theo bảng lương của Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng. Khi hạng công ty thay đổi (nâng hạng hoặc xuống hạng) thì việc xếp lương cũng được thay đổi theo;


b) Khi viên chức quản lý không còn đảm nhận các chức danh theo hai bảng lương nói trên, thì phải xếp lương theo công việc mới đảm nhận, không bảo lưu mức lương theo hạng đã được xếp; 


c) Cấp nào quyết định bổ nhiệm các chức danh theo hai bảng lương nói trên thì cấp đó quyết định xếp lương.


2/ Xếp lương:


Việc xếp lương  thực hiện theo quy định sau:


a) Khi hạng công ty không thay đổi, viên chức quản lý đang hưởng bậc lương tương ứng với  chức danh nào thì giữ nguyên bậc lương đó.


b) Khi công ty được nâng từ hạng dưới lên hạng trên, viên chức quản lý đang hưởng bậc lương tương ứng với  chức danh nào thì xếp vào chức danh đó theo quy định như sau:


- Bậc 1 hạng dưới xếp vào bậc 1 hạng trên, thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi có quyết định xếp lương bậc 1 hạng trên; 


- Bậc 2 hạng dưới xếp vào bậc 1 hạng trên, nếu có thời gian giữ bậc 2 hạng dưới dưới 3 năm, thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi có quyết định xếp lương bậc 2 hạng dưới; 


- Bậc 2 hạng dưới xếp vào bậc 2 hạng trên, nếu có thời gian giữ bậc 2 hạng dưới từ 3 năm trở lên hoặc hệ số lương chức vụ bậc 2 hạng dưới cộng với hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) cao hơn hệ số lương bậc 1 của hạng trên.

         Trường hợp viên chức quản lý có hệ số lương chức vụ cộng với hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) cao hơn hệ số lương bậc 2 hạng trên thì được chuyển xếp vào bậc 2 hạng trên và hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu tính lại theo lương đã chuyển xếp vào hạng (nếu có).


c) Khi công ty từ hạng trên hạ xuống hạng dưới, viên chức quản lý đang hưởng bậc lương tương ứng với  chức danh nào thì xếp vào chức danh đó theo quy định như sau:


-  Bậc 1 hạng trên xếp vào bậc 1 hạng dưới, thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi xếp bậc1 hạng trên;


- Bậc 2 hạng trên xếp vào bậc 2 hạng dưới.


d) Đối với viên chức quản lý mới được bổ nhiệm, đảm nhận chức danh nào thì xếp vào chức danh đó theo hạng công ty theo quy định như sau:


- Xếp vào bậc 1, nếu hệ số lương trước khi bổ nhiệm bằng hoặc thấp hơn hệ số lương bậc 1. Thời gian nâng bậc lương tính từ khi xếp lương bậc 1. Trường hợp mức chênh lệch giữa hệ số lương trước khi bổ nhiệm và hệ số lương bậc 1 nhỏ hơn 70% khoảng chênh lệch giữa hệ số lương bậc 1 và bậc 2 thì thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi xếp mức lương trước khi bổ nhiệm;


- Xếp vào bậc 2  nếu hệ số lương trước khi bổ nhiệm cao hơn  hệ số lương bậc 1.






đ) Đối với viên chức quản lý không còn đảm nhận các chức danh theo hai bảng lương nói trên thì xếp lại lương theo công việc, chức vụ mới, không bảo lưu hệ số lương cũ hoặc chuyển ngang sang hệ số lương mới tương đương.


Ví dụ : Ông M, đang xếp lương bậc 2, Giám đốc công ty hạng II có hệ số lương 6,31 (trước khi xếp lương chức vụ Ông M xếp lương chuyên môn bậc 4 ngạch chuyên viên chính có hệ số lương 4,10 từ tháng 12/1996). Tháng 10/2005 ông M được điều động làm Trưởng phòng kế hoạch Tổng công ty thì việc chuyển xếp lương của ông M thực hiện như sau:


Lấy hệ số lương chuyên môn của ông M trước khi xếp lương chức vụ là chuyên viên chính, bậc 4 hệ số 4,10 (quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ) chuyển xếp lương mới hệ số là 4,99 (quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ), thời gian giữ hệ số lương 4,10 đến khi thôi giữ chức vụ quản lý là 8 năm 10 tháng (tháng 12/1996 đến tháng 10/2005) nên ông M được chuyển xếp lương vào ngạch chuyên viên chính, bậc 6 có hệ số lương 5,65 và hưởng phụ cấp giữ chức vụ Trưởng phòng của Tổng công ty.


Thời gian còn lại chưa đủ xếp lên 1 bậc nữa (8 năm 10 tháng – 6 năm/2 bậc = 2 năm 10 tháng) được bảo lưu đến khi đủ 3 năm (36 tháng) thì nâng tiếp thêm 1 bậc, thời gian giữ bậc để nâng lương lần sau tính từ ngày nâng bậc lương.


3/ Xếp lương đối với viên chức quản lý Tổng công ty:


a) Đối với các Tổng công ty, công ty đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng đặc biệt; được Bộ quản lý ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xếp hạng Tổng công ty trước khi Thông tư này có hiệu lực thì viên chức quản lý đang đảm nhận chức danh nào và xếp lương ở hạng nào thì chuyển xếp ngang sang bậc lương mới theo hướng dẫn xếp lương tại điểm 2 nói trên;


b) Đối với công ty nằm trong phương án tổng thể, chuyển đổi và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì từ khi Thông tư này có hiệu lực đến hết năm 2006, viên chức quản lý được tạm thời xếp lương theo quy định tại văn bản số 4532/VPCP-VX ngày 12 tháng 8 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ, cụ thể:


- Đối với Tổng công ty, công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên hạch toán độc lập, viên chức quản lý công ty mẹ đang đảm nhận chức danh nào được xếp lương tương ứng với chức danh đó theo hạng doanh nghiệp đã xếp trước khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.


- Đối với công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty hạng đặc biệt đang xếp hạng I, nếu có đủ 3 điều kiện: vốn nhà nước từ 100 tỷ đồng, hàng năm nộp ngân sách nhà nước từ 30 tỷ đồng và lợi nhuận từ 30 tỷ đồng trở lên thì báo cáo với Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Hội đồng quản trị Tổng công ty thành lập theo Quyết định số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ có công văn kèm theo hồ sơ (bản sao phương án tổng thể chuyển sang hoạt động theo theo mô hình công ty mẹ - công ty con đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quyết định xếp hạng I và báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề của công ty mẹ chưa hợp nhất báo cáo tài chính từ các công ty con) đăng ký với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xếp lương đối với viên chức quản lý theo hạng Tổng công ty và tương đương theo quy định tại tiết b, điểm 2, mục III Thông tư này.


Từ năm 2007 trở đi viên chức quản lý của các công ty nêu trên xếp lương theo hạng công ty theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


IV. HIỆU LỰC THI  HÀNH


1/ Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 


Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 và Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2000 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp nhà nước.


2/ Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác khi vận dụng các qui định tại Thông tư này thì phải thực hiện đúng các quy định về xếp hạng và xếp lương theo quy định của Thông tư này. Riêng các doanh nghiệp thuộc các thành phần khác thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký với liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hoặc trình cơ quan nhà nước quyết định hạng theo quy định của Thông tư này.


Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp  tỉnh và Hội đồng quản trị Tổng công ty thành lập theo Quyết định số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết./.

               BỘ TRƯỞNG                                                              BỘ TRƯỞNG

              BỘ TÀI CHÍNH                              BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

             NGUYỄN SINH HÙNG                                               NGUYỄN THỊ HẰNG

Nơi nhận:

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;

-  VP Trung ương Đảng;

- VP Chính phủ;

- Các Bộ,  cơ quan ngang Bộ,

   cơ quan trực thuộc CP;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Viện KSND tối cao , Toà án nhân dân tối cao;

- Cơ quan TƯ các đoàn thể và các Hội;

- Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Tổng công ty đặc biệt;

- Đăng công báo;

- Lưu: +  VP, Vụ TL-TC Bộ LĐ TB&XH

           + VP, Cục TCDN Bộ TC.

Phô lôc sè 01

tiêu chuẩn xếp hạng công ty  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23 /2005/TTLT - BLĐTBXH - BTC
 ngày 31tháng  8 năm 2005)

-----------

1. ngành cơ khí

	SỐ TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị
	Điểm

	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 25
	15

	
	
	
	5 - < 25
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 60
	10

	
	
	
	15 - < 60
	4 – 9

	
	
	
	< 15
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 3 điểm
	
	
	3

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	7

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	5

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	2

	5
	Lao động 
	(người)
	( 800
	10

	
	
	
	200 - < 800
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 5
	20

	
	
	
	0,6 - < 5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,6
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 1,5
	20

	
	
	
	0,2 - < 1,5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,2
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn   
	(%)
	( 10
	15

	
	
	
	2 - < 10
	5 – 14

	
	
	
	< 2
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


2. ngành luyện kim 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị
	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 80
	15

	
	
	
	10 - < 80
	5 – 14

	
	
	
	< 10
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 200
	10

	
	
	
	30 - < 200
	4 – 9

	
	
	
	< 30
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	(người)
	( 1000
	10

	
	
	
	200 - < 1000
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 15
	20

	
	
	
	3 - < 15
	6 – 19

	
	
	
	< 3
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 6
	20

	
	
	
	0,8 - < 6
	6 – 19

	
	
	
	< 0,8
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn
	(%)
	( 8
	15

	
	
	
	2 - < 8
	5 – 14

	
	
	
	< 2
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


3. ngành điện ( sản xuất, kinh doanh điện)

	SỐ TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị
	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn
	(tỷ đồng)
	( 300
	15

	
	
	
	50 - < 300
	5 – 14

	
	
	
	< 50
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 500
	10

	
	
	
	100 - < 500
	4 – 9

	
	
	
	< 100
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Hai đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 3 điểm
	
	
	3

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	(người)
	( 1000
	7

	
	
	
	200 - < 1000
	3 – 6

	
	
	
	< 200
	2

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 120
	20

	
	
	
	15 - < 120
	6 – 19

	
	
	
	< 15
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 35
	25

	
	
	
	5 - < 35
	7 – 24

	
	
	
	< 5
	6

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 12
	15

	
	
	
	3 - < 12
	5 – 14

	
	
	
	< 3
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


4. Công ty truyền tải điện

	SỐ TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị
	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Nguyên giá tài sản cố định
	(tỷ đồng)
	( 1000
	15

	
	
	
	150 - < 1000
	5 – 14

	
	
	
	< 150
	4

	2
	Khối lượng đường dây điện phải quản lý
	(Km)
	( 1500
	5

	
	
	
	500 - < 1500
	2 – 4

	
	
	
	< 500
	1

	3
	Dung lượng MBA phải quản lý
	(MVA)
	( 1000
	5

	
	
	
	500 - < 1000
	2 – 4

	
	
	
	< 500
	1

	4
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	5
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	6
	Lao động 
	( người )
	( 1000
	10

	
	
	
	200 - < 000
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Sản lượng điện truyền tải trên lưới: 500 KV, 220 KV, 110 KV
	(triệu kwh)
	( 5000
	25

	
	
	
	500 - < 5000
	7 – 24

	
	
	
	< 500
	6

	2
	Thực hiện chỉ tiêu thời gian sửa chữa thực tế/thời gian sửa chữa cho phép,  nếu ( 100% được 15 điểm, mỗi 5% vượt trừ 1 điểm
	
	
	15

	3
	Thực hiện chỉ tiêu tổn thất điện năng so với kế hoạch (%),  nếu ( 100% được 15 điểm, mỗi 5% vượt trừ 1 điểm
	
	
	15


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


5. Nhà máy điện

	SỐ TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị  tính
	Giá trị
	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Nguyên giá tài sản cố định
	(tỷ đồng)
	( 1000
	10

	
	
	
	150 - < 1000
	4 – 9

	
	
	
	< 150
	3

	2
	Công suất đặt
	(MW)
	( 200
	10

	
	
	
	50 - < 200
	4 – 9

	
	
	
	< 50
	3

	3
	Số MPĐ + số lò hơi trong dây truyền sản xuất: mỗi MPĐ hoặc lò hơi được 1 điểm tối đa không quá 5 điểm
	(MVA)
	
	5

	4
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	5
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	6
	Lao động 
	(người)
	( 1000
	10

	
	
	
	200 - < 1000
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Sản lượng điện sản xuất/ năm 
	(triệu kwh)
	( 650
	25

	
	
	
	100 - < 650
	7 – 24

	
	
	
	< 100
	6

	2
	Số tháng trong năm đạt chỉ tiêu công suất khả dụng thực hiện/công suất khả dụng cho phép
	
	( 10
	15

	
	
	
	6 - < 10
	5 – 14

	
	
	
	< 6
	4

	3
	Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật (tỷ lệ điện tự dùng, suất tiêu hao nhiên liệu) kế hoạch (%),  nếu ( 100% được 15 điểm, mỗi 5% vượt trừ 1 điểm
	
	
	15


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


6. ngành than, khai thác khoáng sản 

	SỐ TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính 
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 60
	15

	
	
	
	10 - < 60
	5 – 14

	
	
	
	< 10
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 200
	15

	
	
	
	30 - < 200
	5 – 14

	
	
	
	< 30
	4

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 3 điểm
	
	
	3

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	(người)
	( 2000
	7

	
	
	
	300 - < 2000
	3 – 6

	
	
	
	< 300
	2

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 12
	20

	
	
	
	2 - < 12
	6 – 19

	
	
	
	< 2
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 8
	20

	
	
	
	1 - < 8
	6 – 19

	
	
	
	< 1
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 12
	15

	
	
	
	3 - < 12
	5 – 14

	
	
	
	< 3
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


7. ngành hoá chất 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 60
	15

	
	
	
	10 - < 60
	5 – 14

	
	
	
	< 10
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 200
	10

	
	
	
	30 - < 200
	4 – 9

	
	
	
	< 30
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	(người)
	( 1000
	10

	
	
	
	200 - < 1000
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 15
	20

	
	
	
	3 - < 15
	6 – 19

	
	
	
	< 3
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 


	(tỷ đồng)
	( 7
	20

	
	
	
	1 - < 7
	6 – 19

	
	
	
	< 1
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 10
	15

	
	
	
	2 - < 10
	5 – 14

	
	
	
	< 2
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


8. ngành điện tử – tin học. 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm




	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn
	(tỷ đồng)
	( 50
	15

	
	
	
	10 - < 50
	5 - 14

	
	
	
	< 10
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 150
	15

	
	
	
	30 - < 150
	5 – 14

	
	
	
	< 30
	4

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 3 điểm
	
	
	3

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	7

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	5

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	2

	5
	Lao động 
	( người )
	( 500
	5

	
	
	
	100 - < 500
	2 – 4

	
	
	
	< 100
	1

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 15
	20

	
	
	
	3 - < 15
	6 – 19

	
	
	
	< 3
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 10
	20

	
	
	
	2 - < 10
	6 – 19

	
	
	
	< 2
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 20
	15

	
	
	
	5 - < 20
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


9. ngành dệt

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 80
	15

	
	
	
	15 - < 80
	5 – 14

	
	
	
	< 15
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 200
	10

	
	
	
	30 - < 200
	4 – 9

	
	
	
	< 30
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	( người )
	( 1500
	10

	
	
	
	300 - < 1500
	4 – 9

	
	
	
	< 300
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 12
	20

	
	
	
	2 - < 12
	6 – 19

	
	
	
	< 2
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 6
	20

	
	
	
	0,8 - < 6
	6 – 19

	
	
	
	< 0,8
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 10
	15

	
	
	
	2 - < 10
	5 – 14

	
	
	
	< 2
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


10. may – giày – da

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 40
	15

	
	
	
	5 - < 40
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 100
	10

	
	
	
	15 - < 100
	4 – 9

	
	
	
	< 15
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	(người)
	( 1500
	10

	
	
	
	300 - < 1500
	4 – 9

	
	
	
	< 300
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 8
	20

	
	
	
	1 - < 8
	6 – 19

	
	
	
	< 1
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 5
	20

	
	
	
	0,6 - < 5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,6
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 14
	15

	
	
	
	3 - < 14
	5 – 14

	
	
	
	< 3
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


11. rượu – bia 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 120
	15

	
	
	
	20 - < 120
	5 – 14

	
	
	
	< 20
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 500
	10

	
	
	
	100 - < 500
	4 – 9

	
	
	
	< 100
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 3 điểm
	
	
	3

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	(người)
	( 1000
	7

	
	
	
	200 - < 1000
	3 – 6

	
	
	
	< 200
	2

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 200
	25

	
	
	
	25 - < 200
	7 – 24

	
	
	
	< 25
	6

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 20
	20

	
	
	
	4 - < 20
	6 – 19

	
	
	
	< 4
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 20
	15

	
	
	
	5 - < 20
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


12. thuốc lá 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 120
	15

	
	
	
	20 - < 120
	5 – 14

	
	
	
	< 20
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 500
	10

	
	
	
	100 - < 500
	4 – 9

	
	
	
	< 100
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 3 điểm
	
	
	3

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	(người)
	( 1000
	7

	
	
	
	200 - < 1000
	3 – 6

	
	
	
	< 200
	2

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 200
	25

	
	
	
	25 - < 200
	7 – 24

	
	
	
	< 25
	6

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 15
	20

	
	
	
	3 - < 15
	6 – 19

	
	
	
	< 3
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 15
	15

	
	
	
	4 - < 15
	5 – 14

	
	
	
	< 4
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


13. giấy – gỗ – diêm 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 50
	15

	
	
	
	10 - < 50
	5 – 14

	
	
	
	< 10
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 100
	10

	
	
	
	15 - < 100
	4 – 9

	
	
	
	< 15
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	( người )
	( 1000
	10

	
	
	
	200 - < 1000
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 6
	20

	
	
	
	0,8 - < 6
	6 – 19

	
	
	
	< 0,8
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 4
	20

	
	
	
	0,5 - < 4
	6 – 19

	
	
	
	< 0,5
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 10
	15

	
	
	
	2 - < 10
	5 – 14

	
	
	
	< 2
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


14. nhựa, sành sứ, thuỷ tinh 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 50
	15

	
	
	
	10 - < 50
	5 – 14

	
	
	
	< 10
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 100
	10

	
	
	
	20 - < 100
	4 – 9

	
	
	
	< 20
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	(người)
	( 1000
	10

	
	
	
	200 - < 1000
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 10
	20

	
	
	
	2 - < 10
	6 – 19

	
	
	
	< 2
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 6
	20

	
	
	
	0,8 - < 6
	6 – 19

	
	
	
	< 0,8
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 12
	15


	
	
	
	3 - < 12
	5 – 14

	
	
	
	< 3
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


15. nông nghiệp 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị
	Điểm

	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	55

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 15
	15

	
	
	
	2 - < 15
	5 – 14

	
	
	
	< 2
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 20
	15

	
	
	
	5 - < 20
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Quy trình sản xuất
	
	
	

	
	- Sản xuất giống gốc nguyên chủng
	
	
	10

	
	- Sản xuất giống
	
	
	8

	
	- Sản xuất đại trà
	
	
	6

	5
	Lao động 
	( người )
	( 800
	10

	
	
	
	200 - < 800
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	45

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 2
	20

	
	
	
	0,2 - < 2
	6 – 19

	
	
	
	< 0,2
	5

	
	Mức độ thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách theo kế hoạch 
	(%)
	100
	20

	
	
	
	85 - < 100
	6 – 19

	
	
	
	< 85
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 1,2
	25

	
	
	
	0,2 - < 1,2
	7 - 24

	
	
	
	< 0,2
	6

	
	Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ công ích theo đơn đặt hàng của Nhà nước
	(%)
	100
	25

	
	
	
	85 - < 100
	7 - 24

	
	
	
	< 85
	6


Ghi chú: Đối với công ty được thiết kế để thường xuyên ổn định cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng giao kế hoạch thì chỉ tiêu: Nộp ngân sách nhà nước được thay bằng chỉ tiêu: Mức độ thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách theo kế hoạch; Chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện được thay bằng chỉ tiêu: Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ công ích  theo đơn đặt hàng của Nhà nước.

Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


16. công ty thuỷ nông 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	50

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 300
	15

	
	
	
	50 - < 300
	5 - 14

	
	
	
	< 50
	4

	2
	Vận hành công trình đầu mối
	
	
	

	2.1
	Tổng dung tích các hồ chứa nước ( W
	(triệu m3 )
	( 1000
	8

	
	
	
	500 - < 1000
	3 – 7

	
	
	
	< 500
	2

	2.2
	Tổng công suất lắp đặt trạm bơm  tưới, tiêu, tưới tiêu kết hợp 
	(KW)
	( 15000
	8

	
	
	
	5000 - < 15000
	3 – 7

	
	
	
	< 5000
	2

	2.3
	Tổng lưu lượng cống đầu mối tưới, tiêu ( Q 
	(m3/s)
	( 50
	4

	
	
	
	 < 50
	2

	3
	Phạm vi hoạt động
	
	
	

	
	- Liên tỉnh
	
	
	5

	
	- Tỉnh
	
	
	4

	
	- Liên huyện (( 3 huyện)
	
	
	3

	
	- Liên huyện (< 3 huyện)
	
	
	2

	
	- Huyện
	
	
	1

	4
	Lao động 
	( người )
	( 400
	10

	
	
	
	100 - < 400
	4 - 9

	
	
	
	< 100
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	50

	1
	Diện tích được tưới
	(ha)
	( 70.000
	25

	
	
	
	10.000 - < 70.000
	7 - 24

	
	
	
	< 10.000
	6

	2
	Diện tích tiêu (kể cả ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu chua, xổ phèn)
	(ha)
	( 100.000
	15

	
	
	
	10.000-< 100.000
	5 - 14

	
	
	
	< 10.000
	4

	3
	Tổng doanh thu trên 1ha được tưới, gồm thuỷ lợi phí, thu khác T = Tổng thu/ F (tưới) 
	(1000đ/ha)
	( 400
	10

	
	
	
	100 - < 400
	4 - 9

	
	
	
	< 100
	3


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


17. công ty muối

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 8
	15

	
	
	
	2 - < 8
	5 - 14

	
	
	
	< 2
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 20
	10

	
	
	
	5 - < 20
	4 - 9

	
	
	
	< 5
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	( người )
	( 300
	10

	
	
	
	100 - < 300
	4 - 9

	
	
	
	< 100
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 0,6
	20

	
	
	
	0,1 - < 0,6
	6 - 19

	
	
	
	< 0,1
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 0,6
	20

	
	
	
	0,1 - < 0,6
	6 - 19

	
	
	
	< 0,1
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 8
	15

	
	
	
	2 - < 8
	5 - 14

	
	
	
	< 2
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


18. chế biến lương thực, thực phẩm 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 50
	15

	
	
	
	10 - < 50
	5 – 14

	
	
	
	< 10
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 100
	10

	
	
	
	20 - < 100
	4 – 9

	
	
	
	< 20
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	(người)
	( 1000
	10

	
	
	
	200 - < 1000
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 12
	20

	
	
	
	2 - < 12
	6 – 19

	
	
	
	< 2
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 6
	20

	
	
	
	0,8 - < 6
	6 – 19

	
	
	
	< 0,8
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 12
	15

	
	
	
	3 - < 12
	5 – 14

	
	
	
	< 3
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


19. chế biến rau quả, nông sản 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 40
	15

	
	
	
	5 - < 40
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 60
	10

	
	
	
	10 - < 60
	4 – 9

	
	
	
	< 10
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	(người)
	( 1000
	10

	
	
	
	200 - < 1000
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 10
	20

	
	
	
	2 - < 10
	6 – 19

	
	
	
	< 2
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 4
	20

	
	
	
	0,5 - < 4
	6 – 19

	
	
	
	< 0,5
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 10
	15

	
	
	
	2 - < 10
	5 – 14

	
	
	
	< 2
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


20. công ty cao su (Trồng, chăm sóc, khai thác, sơ chế cao su) 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	50

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 250
	15

	
	
	
	30 - < 250
	5 – 14

	
	
	
	< 30
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 200
	10

	
	
	
	30 - < 200
	4 – 9

	
	
	
	< 30
	3

	3
	Diện tích cao su kinh doanh. Cứ 1500 ha được 1 điểm, tối đa không quá 10 điểm
	(ha)
	
	10

	4
	Đầu mối quản lý: hai đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm 
	
	
	5

	5
	Lao động 
	( người )
	( 2.000
	10

	
	
	
	300-< 2.000
	4 – 9

	
	
	
	< 300
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	50

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 30
	20

	
	
	
	4 - < 30
	6 – 19

	
	
	
	< 4
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 25
	20

	
	
	
	3 - < 25
	6 – 19

	
	
	
	< 3
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 10
	10

	
	
	
	2 - < 10
	4 – 9

	
	
	
	< 2
	3


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


21. công ty cà phê  

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	50

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 30
	15

	
	
	
	5 - < 30
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 50
	10

	
	
	
	 10 - < 50
	4 – 9

	
	
	
	< 10
	3

	3
	Diện tích cà phê kinh doanh. Cứ 100 ha được 1 điểm, tối đa không quá 10 điểm
	(ha)
	
	10

	4
	Đầu mối quản lý: hai đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm 
	
	
	5

	5
	Lao động 
	( người )
	( 1000
	10

	
	
	
	200 - < 1000
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	50

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 4
	20

	
	
	
	0,5 - < 4
	6 – 19

	
	
	
	< 0,5
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 3,5
	20

	
	
	
	0,4 - < 3,5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,4
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 15
	10

	
	
	
	4 - < 15
	4 – 9

	
	
	
	< 4
	3


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


22. công ty lâm nghiệp, xí nghiệp giống cây lâm nghiệp  (áp dụng cho cả các Lâm trường hạch toán độc lập) 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	55

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 10
	15

	
	
	
	2 - < 10
	5 – 14

	
	
	
	< 2
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 20
	10

	
	
	
	5 - < 20
	4 – 9

	
	
	
	< 5
	3

	3
	Tài nguyên rừng
	(Triệu m3)
	( 1,5
	10

	
	
	
	0,5 - < 1,5
	4 – 9

	
	
	
	< 0,5
	3

	4
	Diện tích rừng và đất rừng
	(Nghìn ha)
	( 20
	10

	
	
	
	5 - < 20
	4 - 9

	
	
	
	< 5
	3

	5
	Lao động 
	( người )
	( 1000
	10

	
	
	
	200 - < 1000
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	45

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 1
	20

	
	
	
	0,2 - < 1
	6 - 19

	
	
	
	< 0,2
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 0,8
	25

	
	
	
	0,1 - < 0,8
	7 – 24

	
	
	
	< 0,1
	6


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


23. Chế biến lâm sản 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 20
	15

	
	
	
	3 - < 20
	5 – 14

	
	
	
	< 3
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 70
	10

	
	
	
	10 - < 70
	4 – 9

	
	
	
	< 10
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	( người )
	( 700
	10

	
	
	
	200 - < 700
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 3
	20

	
	
	
	0,4 - < 3
	6 – 19

	
	
	
	< 0,4
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 2,5
	20

	
	
	
	0,3 - < 2,5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,3
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 15
	15

	
	
	
	4 - < 15
	5 – 14

	
	
	
	< 4
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


24. nuôi trồng thuỷ sản 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	50

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 10
	15

	
	
	
	1 - < 10
	5 - 14

	
	
	
	< 1
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 5
	15

	
	
	
	0,6 - < 5
	5 - 14

	
	
	
	< 0,6
	4

	3
	Quy mô sản xuất
	
	
	10

	3.1
	Đối với mặt nước lớn
	
	
	

	A
	Diện tích
	(ha)
	( 20000
	5

	
	
	
	2000 - < 20000
	2 - 4

	
	
	
	< 2000
	1

	B
	Sản lượng cá thịt
	tÊn/n¨m
	( 250
	5

	
	
	
	50 - < 250
	2 - 4

	
	
	
	< 50
	1

	3.2
	Đối với ao hồ nhỏ, sông cụt
	
	
	

	A
	Diện tích
	(ha)
	( 300
	5

	
	
	
	100 - < 300
	2 - 4

	
	
	
	< 100
	1

	B
	Sản lượng cá thịt
	(tÊn/n¨m)
	( 150
	5

	
	
	
	30 - < 150
	2 - 4

	
	
	
	< 30
	1

	3.3
	Sản xuất cá giống
	
	
	

	A
	Diện tích
	(ha)
	( 40
	5

	
	
	
	10 - < 40
	2 - 4

	
	
	
	< 10
	1

	B
	Sản lượng cá 
	(triệu cá

gièng/n¨m)
	( 50
	5

	
	
	
	10 - < 50
	2 - 4

	
	
	
	< 10
	1

	4
	Lao động 
	( người )
	( 300
	10

	
	
	
	50 - < 300
	4 - 9

	
	
	
	< 50
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	50

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 0,8
	25

	
	
	
	0,1 - < 0,8
	7 - 24

	
	
	
	< 0,1
	6

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 0,6
	25

	
	
	
	0,1 - < 0,6
	7 - 24

	
	
	
	< 0,1
	6


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


25. đánh cá biển 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn
	(tỷ đồng)
	( 25
	15

	
	
	
	5 - < 25
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 50
	10

	
	
	
	10 - < 50
	4 – 9

	
	
	
	< 10
	3

	3
	Trình độ và quy mô sản xuất
	
	
	

	3.1
	Tổng công suất tàu
	(1.000 cv)
	( 10
	5

	
	
	
	2 - < 10
	2 – 4

	
	
	
	< 2
	1

	3.2
	Tổng sản lượng cá
	(tÊn)
	( 8000
	8

	
	
	
	1000 - < 8000
	3 – 7

	
	
	
	< 1000
	2

	4
	Lao động 
	( người )
	( 1500
	7

	
	
	
	200 - < 1500
	3 – 6

	
	
	
	< 200
	2

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 3,5
	20

	
	
	
	0,4 - < 3,5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,4
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 2
	20

	
	
	
	0,2 - < 2
	6 – 19

	
	
	
	< 0,2
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 8
	15

	
	
	
	2 - < 8
	5 – 14

	
	
	
	< 2
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


26. chế biến thuỷ sản đông lạnh 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 35
	15

	
	
	
	5 - < 35
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 150
	15

	
	
	
	20 - < 150
	5 – 14

	
	
	
	< 20
	4

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Lao động 
	( người )
	( 1500
	10

	
	
	
	200 - < 1500
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 5
	20

	
	
	
	0,6 - < 5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,6
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 5
	20

	
	
	
	0,6 - < 5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,6
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 14
	15

	
	
	
	3 - < 14
	5 – 14

	
	
	
	< 3
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


27. chế biến nước mắm 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 10
	15

	
	
	
	2 - < 10
	5 - 14

	
	
	
	< 2
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 40
	10

	
	
	
	5 - < 40
	4 – 9

	
	
	
	< 5
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 3 điểm
	
	
	3

	4
	Sản lượng thực hiện 1000 lít hạng I quy đổi/năm
	
	( 10.000
	7

	
	
	
	2000 - < 10.000
	3 – 6

	
	
	
	< 2000
	2

	5
	Lao động 
	( người )
	( 500
	10

	
	
	
	100 - < 500
	4 – 9

	
	
	
	< 100
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 1
	20

	
	
	
	0,2 - < 1
	6 - 19

	
	
	
	< 0,2
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 0,8
	20

	
	
	
	0,1 - < 0,8
	6 - 19

	
	
	
	< 0,1
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 10
	15

	
	
	
	2 - < 10
	5 - 14

	
	
	
	< 2
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


28. Xây lắp ( Xây dựng cơ bản ) 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 25
	15

	
	
	
	4 - < 25
	5 – 14

	
	
	
	< 4
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 90
	10

	
	
	
	15 - < 90
	4 – 9

	
	
	
	< 15
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Hai đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	( người )
	( 1000
	10

	
	
	
	200 - < 1000
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 5
	20

	
	
	
	0,6 - < 5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,6
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 3,5
	20

	
	
	
	0,4 - < 3,5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,4
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 15
	15

	
	
	
	4 - < 15
	5 – 14

	
	
	
	< 4
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


29. sản xuất xi măng  

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 120
	15

	
	
	
	20 - < 120
	5 – 14

	
	
	
	< 20
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 300
	10

	
	
	
	50 - < 300
	4 – 9

	
	
	
	< 50
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	( người )
	( 1000
	10

	
	
	
	200 - < 1000
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 20
	20

	
	
	
	3 - < 20
	6 – 19

	
	
	
	< 3
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 12
	20

	
	
	
	2 - < 12
	6 – 19

	
	
	
	< 2
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 12
	15

	
	
	
	3 - < 12
	5 – 14

	
	
	
	< 3
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


30. sản xuất vật liệu xây dựng ( ngoài xi măng ) 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 30
	15

	
	
	
	5 - < 30
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 100
	10

	
	
	
	15 - < 100
	4 – 9

	
	
	
	< 15
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	( người )
	( 600
	10

	
	
	
	100 - < 600
	4 – 9

	
	
	
	< 100
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 6
	20

	
	
	
	0,8 - < 6
	6 – 19

	
	
	
	< 0,8
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 4
	20

	
	
	
	0,5 - < 4
	6 – 19

	
	
	
	< 0,5
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 15
	15

	
	
	
	4 - < 15
	5 – 14

	
	
	
	< 4
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


31. khảo sát thiết kế tư vấn xây dựng 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị
	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn
	(tỷ đồng)
	( 6
	10

	
	
	
	1 - < 6
	4 – 9

	
	
	
	< 1
	3

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 30
	10

	
	
	
	5 - < 30
	4 – 9

	
	
	
	< 5
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Lao động 
	( người )
	( 300
	10

	
	
	
	50 - < 300
	4 – 9

	
	
	
	< 50
	3

	5
	Lao động có trình độ đại học trở lên
	(%)
	( 90
	5

	
	
	
	50 - < 90
	2 - 4

	
	
	
	< 50
	1

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 4
	20

	
	
	
	0,5 - < 4
	6 – 19

	
	
	
	< 0,5
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 3
	25

	
	
	
	0,4 - < 3
	7 – 24

	
	
	
	< 0,4
	6

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 50
	15

	
	
	
	10 - < 50
	5 - 14

	
	
	
	< 10
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


32. trắc địa bản đồ 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm

	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	50

	1
	Vốn
	(tỷ đồng)
	( 30
	15

	
	
	
	5 - < 30
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 50
	10

	
	
	
	10 - < 50
	4 – 9

	
	
	
	< 10
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	( người )
	( 800
	15

	
	
	
	200 - < 800
	5 – 14

	
	
	
	< 200
	4

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	50

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 1,2
	20

	
	
	
	0,2 - < 1,2
	6 – 19

	
	
	
	< 0,2
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện
	(tỷ đồng)
	( 1
	20

	
	
	
	0,2 - < 1
	6 – 19

	
	
	
	< 0,2
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 6
	10

	
	
	
	1 - < 6
	4 - 9

	
	
	
	< 1
	3


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


33. công ty bến xe 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 12
	10

	
	
	
	2 - < 12
	4 - 9

	
	
	
	< 2
	3

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 20
	10

	
	
	
	3 - < 20
	4 - 9

	
	
	
	< 3
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 3 điểm
	
	
	3

	4
	Luồng tuyến phục vụ 
	(Số luồng

tuyến)
	( 50
	5

	
	
	
	10 - < 50
	2 - 4

	
	
	
	< 10
	1

	5
	Số lượt đầu xe thông qua bến
	(Triệu

l­ît/n¨m)
	( 0,5
	5

	
	
	
	0,1 - < 0,5
	2 - 4

	
	
	
	< 0,1
	1

	6
	Lao động 
	( người )
	( 300
	7

	
	
	
	50 - < 300
	3 - 6

	
	
	
	< 50
	2

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 3
	20

	
	
	
	0,4 - < 3
	6 – 19

	
	
	
	< 0,4
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 1,5
	25

	
	
	
	0,2 - < 1,5
	7 – 24

	
	
	
	< 0,2
	6

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 15
	15

	
	
	
	4 - < 15
	5 - 14

	
	
	
	< 4
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


34. vận tải ô tô 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 25
	15

	
	
	
	5 - < 25
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 30
	10

	
	
	
	5 - < 30
	4 - 9

	
	
	
	< 5
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Lao động 
	( người )
	( 600
	10

	
	
	
	100 - < 600
	4 - 9

	
	
	
	< 100
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 3,5
	20

	
	
	
	0,4 - < 3,5
	6 - 19

	
	
	
	< 0,4
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 2,5
	25

	
	
	
	0,3 - < 2,5
	7 – 24

	
	
	
	< 0,3
	6

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 12
	15

	
	
	
	3 - < 12
	5 - 14

	
	
	
	< 3
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


35. công ty quản lý, sửa chữa đường sắt 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	55

	1
	Vốn
	(tỷ đồng)
	( 10
	15

	
	
	
	2 - < 10
	5 – 14

	
	
	
	< 2
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 35
	10

	
	
	
	5 - < 35
	4 – 9

	
	
	
	< 5
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Lao động 
	( người )
	( 800
	10

	
	
	
	200 - < 800
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	5
	Khối lượng sản phẩm công ích quy đổi theo sản phẩm chuẩn là duy tu đường chính tuyến khổ 1 m, P43,  tà vẹt bê tông (km)
	
	( 400
	15

	
	
	
	100 - < 400
	5 - 14

	
	
	
	< 100
	4

	
	
	
	
	

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	45

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 1
	15

	
	
	
	0,1 - < 1
	5 – 14

	
	
	
	< 0,1
	4

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 0,5
	15

	
	
	
	0,05 - < 0,5
	5 – 14

	
	
	
	< 0,05
	4

	3
	Năng suất lao động bình quân/người/năm
	(triệu đồng)
	( 40
	15

	
	
	
	5 - < 40
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


36. công ty quản lý Thông Tin Tín Hiệu đường sắt 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	55

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 10
	15

	
	
	
	2 - < 10
	5 – 14

	
	
	
	< 2
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 20
	10

	
	
	
	5 - < 20
	4 – 9

	
	
	
	< 5
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Lao động 
	( người )
	( 500
	10

	
	
	
	100 - < 500
	4 – 9

	
	
	
	< 100
	3

	5
	Khối lượng sản phẩm công ích quy đổi theo sản phẩm chuẩn là duy tu đường dây trần truyền tải, cột bê tông 2 xà, 8 sứ, khu vực đồng bằng (10 km)
	
	( 400
	15

	
	
	
	100 - < 400
	5 - 14

	
	
	
	< 100
	4

	
	
	
	
	

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	45

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 0,5
	15

	
	
	
	0,05 - < 0,5
	5 – 14

	
	
	
	< 0,05
	4

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng
	( 0,5
	15

	
	
	
	0,05 - < 0,5
	5 – 14

	
	
	
	< 0,05
	4

	3
	Năng suất lao động bình quân/người/năm
	(triệu đồng)
	( 40
	15

	
	
	
	5 - < 40
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


37. vận tải sông  

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn
	(tỷ đồng)
	( 20
	15

	
	
	
	3 - < 20
	5 – 14

	
	
	
	< 3
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 40
	15

	
	
	
	5 - < 40
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 3 điểm
	
	
	3

	4
	Lao động 
	( người )
	( 1000
	7

	
	
	
	200 - < 1000
	3 – 6

	
	
	
	< 200
	2

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 2
	20

	
	
	
	0,3 - < 2
	6 - 19

	
	
	
	< 0,3
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 1,5
	25

	
	
	
	0,2 - < 1,5
	7 - 24

	
	
	
	< 0,2
	6

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 8
	15

	
	
	
	2 - < 8
	5 - 14

	
	
	
	< 2
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


38. cảng sông 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 15
	15

	
	
	
	3 - < 15
	5 – 14

	
	
	
	< 3
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 20
	15

	
	
	
	4 - < 20
	5 – 14

	
	
	
	< 4
	4

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 3 điểm
	
	
	3

	4
	Lao động 
	( người )
	( 800
	7

	
	
	
	200 - < 800
	3 – 6

	
	
	
	< 200
	2

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 1,5
	20

	
	
	
	0,2 - < 1,5
	6 - 19

	
	
	
	< 0,2
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 1,2
	25

	
	
	
	0,2 - < 1,2
	7 - 24

	
	
	
	< 0,2
	6

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 10
	15

	
	
	
	2 - < 10
	5 - 14

	
	
	
	< 2
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


39. vận tải biển 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 40
	15

	
	
	
	10 - < 40
	5 – 14

	
	
	
	< 10
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 150
	10

	
	
	
	30 - < 150
	4 – 9

	
	
	
	< 30
	3

	3
	Phạm vi hoạt động
	
	
	

	
	- Vận tải đi tất cả các nước 
	
	
	5

	
	- Vận tải đi các nước thuộc Đông Nam ¸
	
	
	3

	
	- Vận tải trong nước
	
	
	1

	4
	Lao động 
	( người )
	( 1000
	10

	
	
	
	200 - < 1000
	4 – 9

	
	
	
	< 200
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 10
	20

	
	
	
	2 - < 10
	6 - 19

	
	
	
	< 2
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 6
	25

	
	
	
	0,8 - < 6
	7 – 24

	
	
	
	< 0,8
	6

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 15
	15

	
	
	
	4 - < 15
	5 - 14

	
	
	
	< 4
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


40. cảng biển 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 150
	15

	
	
	
	30 - < 150
	5 – 14

	
	
	
	< 30
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 150
	15

	
	
	
	30 - < 150
	5 – 14

	
	
	
	< 30
	4

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 3 điểm
	
	
	3

	4
	Lao động 
	( người )
	( 1500
	7

	
	
	
	200 - < 1500
	3 – 6

	
	
	
	< 200
	2

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 15
	20

	
	
	
	3 - < 15
	6 - 19

	
	
	
	< 3
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 10
	25

	
	
	
	2 - < 10
	7 - 24

	
	
	
	< 2
	6

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 8
	15

	
	
	
	2 - < 8
	5 - 14

	
	
	
	< 2
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


41. công ty hoa tiêu hàng hải 

	SỐ TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm

	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 20
	10

	
	
	
	3 - < 20
	4 – 9

	
	
	
	< 3
	3

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 30
	10

	
	
	
	5 - < 30
	4 – 9

	
	
	
	< 5
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Lao động 
	( người )
	( 200
	10

	
	
	
	50 - < 200
	4 – 9

	
	
	
	< 50
	3

	5
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 7
	20

	
	
	
	1 - < 7
	6 - 19

	
	
	
	< 1
	5

	2
	Chênh lệch thu chi
	(tỷ đồng)
	( 9
	20

	
	
	
	2 - < 9
	6 - 19

	
	
	
	< 2
	5

	3
	Năng suất, chất lượng phục vụ
	
	
	

	3.1
	Năng suất lao động bình quân/ người /năm
	(Triệu

GRT-HL)
	( 6
	10

	
	
	
	2 - < 6
	4 – 9

	
	
	
	< 2
	3

	3.2
	Số lượt dẫn dắt tàu an toàn ra vào cảng bình quân/ người/năm
	(lượt dẫn tàu)
	( 40
	10

	
	
	
	15 - < 40
	4 – 9

	
	
	
	< 15
	3


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


42. Bưu chính viễn thông 

	SỐ TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 100
	15

	
	
	
	20 - < 100
	5 – 14

	
	
	
	< 20
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 150
	10

	
	
	
	30 - < 150
	4 – 9

	
	
	
	< 30
	3

	3
	Đầu mối quản lý: hai đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 3 điểm
	
	
	3

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất:
	
	
	

	
	Tỷ lệ thiết bị kỹ thuật cao (thiết bị kỹ thuật số, truyền dẫn quang, mạng NGN, internet băng rôn ...) so với tổng số thiết bị viễn thông hiện có
	(%)
	( 90
	5

	
	
	
	60 - < 90
	2 - 4

	
	
	
	< 60
	1

	5
	Lao động 
	( người )
	( 1500
	7

	
	
	
	200 - < 1500
	3 – 6

	
	
	
	< 200
	2

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 15
	25

	
	
	
	3 - < 15
	7 – 24

	
	
	
	< 3
	6

	2
	Tỷ lệ doanh thu/ Vốn 
	(%)
	( 1,5
	20

	
	
	
	1 - < 1,5
	6 - 19

	
	
	
	< 1
	5

	3
	Yêu cầu phục vụ xã hội: % xã có từ 10 điện thoại trở lên so với tổng số xã của địa phương
	(%)
	( 95
	15

	
	
	
	10 - < 95
	5 - 14

	
	
	
	< 10
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


43. Kinh doanh thương mại 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn
	(tỷ đồng)
	( 30
	15

	
	
	
	5 - < 30
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 300
	10

	
	
	
	50 - < 300
	4 – 9

	
	
	
	< 50
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Hai đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Lao động 
	( người )
	( 500
	10

	
	
	
	100 - < 500
	4 – 9

	
	
	
	< 100
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 12
	20

	
	
	
	2 - < 12
	6 – 19

	
	
	
	< 2
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 4,5
	25

	
	
	
	0,5 - < 4,5
	7 – 24

	
	
	
	< 0,5
	6

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 15
	15

	
	
	
	4 - < 15
	5 – 14

	
	
	
	< 4
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


44. dịch vụ thương mại 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 15
	15

	
	
	
	3 - < 15
	5 – 14

	
	
	
	< 3
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 80
	10

	
	
	
	20 - < 80
	4 – 9

	
	
	
	< 20
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Hai đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Lao động 
	( người )
	( 500
	10

	
	
	
	100 - < 500
	4 – 9

	
	
	
	< 100
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 10
	20

	
	
	
	2 - < 10
	6 – 19

	
	
	
	< 2
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 6
	25

	
	
	
	0,8 - < 6
	7 – 24

	
	
	
	< 0,8
	6

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 45
	15

	
	
	
	10 - < 45
	5 – 14

	
	
	
	< 10
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


45. xăng dầu 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 40
	15

	
	
	
	10 - < 40
	5 – 14

	
	
	
	< 10
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 500
	15

	
	
	
	100 - < 500
	5 – 14

	
	
	
	< 100
	4

	3
	Đầu mối quản lý: Hai đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Lao động 
	( người )
	( 500
	10

	
	
	
	100 - < 500
	4 – 9

	
	
	
	< 100
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 12
	20

	
	
	
	2 - < 12
	6 – 19

	
	
	
	< 2
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 8
	25

	
	
	
	1 - < 8
	7 – 24

	
	
	
	< 1
	6

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 20
	10

	
	
	
	5 - < 20
	4 – 9

	
	
	
	< 5
	3


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


Ghi chú: Trường hợp kinh doanh xăng dầu trong điều kiện Chính phủ điều hành giá để bình ổn thị trường trong nước dẫn tới các công ty không có lợi nhuận hoặc bị lỗ thì chỉ tiêu nộp ngân sách và lợi nhuận được xác định như sau:


- Nộp ngân sách nhà nước = Doanh thu và thu nhập khác x 2,4%.


- Lợi nhuận thực hiện = Vốn x 20%.


- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận/Vốn được thay bằng chỉ tiêu:

	
	Tốc độ tăng sản lượng xăng, dầu bán ra so với năm trước liền kề
	(%)
	( 1
	10

	
	
	
	0,5 - < 1
	4 – 9

	
	
	
	< 0,5
	3


46. sản xuất dược phẩm 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn
	(tỷ đồng)
	( 30
	15

	
	
	
	5 - < 30
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 90
	10

	
	
	
	20 - < 90
	4 – 9

	
	
	
	< 20
	3

	
	Đối với đông dược, hoá dược
	(tỷ đồng)
	( 80
	10

	
	
	
	15 - < 80
	4 – 9

	
	
	
	< 15
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình 
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	( người )
	( 500
	10

	
	
	
	100 - < 500
	4 – 9

	
	
	
	< 100
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 4
	20

	
	
	
	0,5 - < 4
	6 – 19

	
	
	
	< 0,5
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 3,5
	20

	
	
	
	0,4 - < 3,5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,4
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 12
	15

	
	
	
	3 - < 12
	5 – 14

	
	
	
	< 3
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


47. kinh doanh dược phẩm 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 40
	15

	
	
	
	10 - < 40
	5 – 14

	
	
	
	< 10
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 350
	10

	
	
	
	50 - < 350
	4 – 9

	
	
	
	< 50
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao (đạt kho GPS, phòng kiểm nghiệp GLP)
	
	
	3

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	2

	5
	Lao động 
	( người )
	( 500
	7

	
	
	
	100 - < 500
	3 – 6

	
	
	
	< 100
	2

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 12
	20

	
	
	
	2 - < 12
	6 – 19

	
	
	
	< 2
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 6
	25

	
	
	
	0,8 - < 6
	7 – 24

	
	
	
	< 0,8
	6

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 15
	15

	
	
	
	4 - < 15
	5 – 14

	
	
	
	< 4
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65



48. dịch vụ du lịch 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn
	(tỷ đồng)
	( 35
	10

	
	
	
	5 - < 35
	4 - 9

	
	
	
	< 5
	3

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 60
	10

	
	
	
	10 - < 60
	4 - 9

	
	
	
	< 10
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Địa bàn hoạt động
	
	
	

	
	- TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
	
	
	1

	
	- Thành phố loại I, II
	
	
	3

	
	- Các tỉnh còn lại
	
	
	5

	5
	Lao động 
	( người )
	( 500
	10

	
	
	
	100 - < 500
	4 - 9

	
	
	
	< 100
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 5
	20

	
	
	
	0,6 - < 5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,6
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 4,5
	25

	
	
	
	0,5 - < 4,5
	7 – 24

	
	
	
	< 0,5
	6

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 15
	15

	
	
	
	4 - < 15
	5 – 14

	
	
	
	< 4
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


49. du lịch lữ hành 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 12
	10

	
	
	
	2 - < 12
	4 – 9

	
	
	
	< 2
	3

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 60
	10

	
	
	
	10 - < 60
	4 – 9

	
	
	
	< 10
	3

	3
	Đầu mối với khách nước ngoài
	
	( 50
	10

	
	
	
	10 - < 50
	4 – 9

	
	
	
	< 10
	3

	4
	Lao động 
	( người )
	( 200
	10

	
	
	
	50 - < 200
	4 – 9

	
	
	
	< 50
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 6
	20

	
	
	
	0,8 - < 6
	6 – 19

	
	
	
	< 0,8
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 3,5
	25

	
	
	
	0,4 - < 3,5
	7 – 24

	
	
	
	< 0,4
	6

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 30
	15

	
	
	
	10 - < 30
	5 – 14

	
	
	
	< 10
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


50. khách sạn 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn
	(tỷ đồng)
	( 40
	10

	
	
	
	5 - < 40
	4 - 9

	
	
	
	< 5
	3

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 60
	10

	
	
	
	10 - < 60
	4 - 9

	
	
	
	< 10
	3

	3
	Chất lượng phục vụ
	
	1 sao
	1

	
	
	
	2 sao
	2

	
	
	
	3 sao
	3

	
	
	
	4 sao
	4

	
	
	
	5 sao
	5

	4
	Lao động 
	( người )
	( 400
	10

	
	
	
	100 - < 400
	4 - 9

	
	
	
	< 100
	3

	5
	Số buồng phục vụ
	
	( 150
	5

	
	
	
	50 - < 150
	2 - 4

	
	
	
	< 50
	1

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 7
	20

	
	
	
	1 - < 7
	6 – 19

	
	
	
	< 1
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 4,5
	25

	
	
	
	0,5 - < 4,5
	7 – 24

	
	
	
	< 0,5
	6

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn
	(%)
	( 12
	15

	
	
	
	3 - < 12
	5 – 14

	
	
	
	< 3
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


51. dịch vụ đô thị 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	55

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 20
	15

	
	
	
	3 - < 20
	5 – 14

	
	
	
	< 3
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 40
	15

	
	
	
	5 - < 40
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Địa bàn hoạt động
	
	
	

	
	- TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
	
	
	1

	
	- Thành phố loại I, II
	
	
	3

	
	- Các tỉnh, thành phố còn lại
	
	
	5

	5
	Lao động 
	( người )
	( 600
	15

	
	
	
	100 - < 600
	5 – 14

	
	
	
	< 100
	4

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	45

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 2,5
	20

	
	
	
	0,3 - < 2,5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,3
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 2
	25

	
	
	
	0,2 - < 2
	7 – 24

	
	
	
	< 0,2
	6


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


52. công ty cấp thoát nước 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn
	(tỷ đồng)
	( 40
	15

	
	
	
	5 - < 40
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 60
	10

	
	
	
	10 - < 60
	4 – 9

	
	
	
	< 10
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Địa bàn hoạt động
	
	
	

	
	- TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
	
	
	1

	
	- Thành phố loại I, II
	
	
	3

	
	- Các tỉnh, thành phố còn lại
	
	
	5

	5
	Lao động 
	( người )
	( 600
	10

	
	
	
	100- < 600
	4 – 9

	
	
	
	< 100
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 5
	20

	
	
	
	0,6 - < 5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,6
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 4
	20

	
	
	
	0,5 - < 4
	6 – 19

	
	
	
	< 0,5
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 10
	15

	
	
	
	2 - < 10
	5 – 14

	
	
	
	< 2
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


53. công ty kiểm toán 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 5
	15

	
	
	
	1 - < 5
	5 – 14

	
	
	
	< 1
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 20
	15

	
	
	
	3 - < 20
	5 - 14

	
	
	
	< 3
	4

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 3 điểm
	
	
	3

	4
	Lao động 
	( người )
	( 200
	7

	
	
	
	50 - < 200
	3 – 6

	
	
	
	< 50
	2

	5
	Lao động  có trình độ đại học trở lên
	(%)
	( 95
	5

	
	
	
	60 - < 95
	2 - 4

	
	
	
	< 60
	1

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 3,5
	20

	
	
	
	0,4 - < 3,5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,4
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 3,5
	20

	
	
	
	0,4 - < 3,5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,4
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 75
	15

	
	
	
	20 - < 75
	5 – 14

	
	
	
	< 20
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


54. chi nhánh ngân hàng thương mại quốc doanh 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	50

	1
	Vốn huy động 
	(tỷ đồng)
	( 1800
	15

	
	
	
	300 - < 1800
	5 – 14

	
	
	
	< 300
	4

	2
	Dư nợ cho vay khách hàng
	(tỷ đồng)
	( 1300
	15

	
	
	
	200 - < 1300
	5 – 14

	
	
	
	< 200
	4

	3
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 150
	10

	
	
	
	20 - < 150
	4 - 9

	
	
	
	< 20
	3

	4
	Số lao động 
	( người )
	( 200
	7

	
	
	
	50 - < 200
	3  - 6

	
	
	
	< 50
	2

	5
	Địa bàn hoạt động
	
	
	

	
	- TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
	
	
	1

	
	- Thành phố loại I, II
	
	
	2

	
	- Các tỉnh còn lại
	
	
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	50

	1
	Lợi nhuận thực hiện
	(tỷ đồng)
	( 25
	20

	
	
	
	4 - < 25
	6 - 19

	
	
	
	< 4
	5

	2
	Tỷ lệ nợ quá hạn 
	(%)
	< 3
	15

	
	
	
	3 - < 5
	5 - 14

	
	
	
	( 5
	4

	3
	Lợi nhuận bình quân/người/năm
	(triệu đồng)
	( 150
	15

	
	
	
	20 - < 150
	5 - 14

	
	
	
	< 20
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


55. công ty cho thuê tài chính 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	50

	1
	Vốn
	(tỷ đồng)
	( 120
	15

	
	
	
	20 - < 120
	5 - 14

	
	
	
	< 20
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 40
	10

	
	
	
	5 - < 40
	4 - 9

	
	
	
	< 5
	3

	3
	Dư nợ cho thuê
	(tỷ đồng)
	( 500
	15

	
	
	
	100 - < 500
	5 - 14

	
	
	
	< 100
	4

	4
	Lao động 
	( người )
	( 100
	10

	
	
	
	30 - < 100
	4 - 9

	
	
	
	< 30
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	50

	1
	Lợi nhuận thực hiện
	(tỷ đồng)
	( 15
	20

	
	
	
	2 - < 15
	6 – 19

	
	
	
	< 2
	5

	2
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 5
	15

	
	
	
	0,6 - < 5
	5 – 14

	
	
	
	< 0,6
	4

	3
	Lợi nhuận bình quân/người/năm
	(triệu đồng)
	( 150
	15

	
	
	
	20 - < 150
	5 – 14

	
	
	
	< 20
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


56. công ty tài chính 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	50

	1
	Vốn
	
	
	15

	a
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 100
	5

	
	
	
	50 - < 100
	2 – 4

	
	
	
	< 50
	1

	b
	Vốn huy động và các nguồn khác
	(tỷ đồng)
	( 800
	10

	
	
	
	100 - < 800
	4 - 9

	
	
	
	< 100
	3

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 40
	10

	
	
	
	5 - < 40
	4 - 9

	
	
	
	< 5
	3

	3
	Dư nợ cho vay
	(tỷ đồng)
	( 500
	15

	
	
	
	100 - < 500
	5 - 14

	
	
	
	< 100
	4

	4
	Lao động 
	( người )
	( 150
	10

	
	
	
	50 - < 150
	4 - 9

	
	
	
	< 50
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	50

	1
	Lợi nhuận thực hiện
	(tỷ đồng)
	( 5
	20

	
	
	
	0,6 - < 5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,6
	5

	2
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 3
	15

	
	
	
	0,4 - < 3
	5 - 14

	
	
	
	< 0,4
	4

	3
	Tỷ lệ nợ quá hạn
	%
	< 3
	15

	
	
	
	3 - < 5
	5 - 14

	
	
	
	( 5
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


57. bảo hiểm nhân thọ 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	50

	1
	Số lượng hợp đồng bảo hiểm

nhân thọ có hiệu lực
	(1.000

Hợp đồng)
	( 40
	20

	
	
	
	10 - < 40
	6 – 19

	
	
	
	< 10
	5

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 50
	15

	
	
	
	10 - < 50 
	5 – 14

	
	
	
	< 10
	4

	3
	Đầu mối quản lý: Hai đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Lao động (bao gồm cả lao động đại lý chuyên nghiệp. Hai đại lý được tính bằng 1 lao động)
	( người )
	( 200
	10

	
	
	
	50 - < 200
	4 – 9

	
	
	
	< 50
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	50

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 0,6
	25

	
	
	
	0,1 - < 0,6
	7 - 24

	
	
	
	< 0,1
	6

	2
	Hiệu quả nội bộ quy ước 
	(tỷ đồng)
	( 5
	25

	
	
	
	0,5 - < 5
	7 - 24

	
	
	
	< 0,5
	6


Ghi chú: Chỉ tiêu Hiệu quả nội bộ quy ước được xác định theo “quy định phân cấp quyền hạn và trách nhiệm đối với các công ty bảo hiểm nhân thọ thành viên” ban hành kèm theo Quyết định số 323/2004/TGĐ ngày 12/5/2004 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


58. bảo hiểm phi nhân thọ 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	50

	1
	Số loại nghiệp vụ bảo hiểm
	
	( 35
	15

	
	
	
	15 - < 35
	5 – 14

	
	
	
	< 15
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 45
	20

	
	
	
	10 - < 45
	6 – 19

	
	
	
	< 10
	5

	3
	Đầu mối quản lý: Hai đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Lao động (bao gồm cả lao động đại lý chuyên nghiệp. Hai đại lý được tính bằng 1 lao động)
	( người )
	( 100
	10

	
	
	
	30 - < 100
	4 – 9

	
	
	
	< 30
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	50

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 1,5
	25

	
	
	
	0,2 - < 1,5
	7 - 24

	
	
	
	< 0,2
	6

	2
	Tỷ lệ % tiền bồi thường bảo hiểm 

trên phí bảo hiểm gốc
	(%)
	< 50
	25

	
	
	
	50 - < 75
	7 - 24

	
	
	
	 ( 75
	6


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


59. xổ số kiến thiết 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 60
	10

	
	
	
	10 - < 60
	4 - 9

	
	
	
	< 10
	3

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 600
	10

	
	
	
	100 - < 600
	4 - 9

	
	
	
	< 100
	3

	3
	Số loại hình xổ số: Mỗi loại hình xổ số được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Phạm vi hoạt động
	
	
	

	
	- Liên tỉnh
	
	
	5

	
	- Tỉnh
	
	
	3

	5
	Lao động  (bao gồm cả lao động đại lý. Mỗi đại lý được tính bằng 0,5 lao động)
	( người )
	( 200
	10

	
	
	
	30 - < 200
	4 - 9

	
	
	
	< 30
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 130
	20

	
	
	
	20 - < 130
	6 - 19

	
	
	
	< 20
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 60
	25

	
	
	
	10 - < 60
	7 - 24

	
	
	
	< 10
	6

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 100
	15

	
	
	
	20 - < 100
	5 - 14

	
	
	
	< 20
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


60. xuất bản

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	50

	1
	Vốn (chỉ tính riêng vốn dùng xuất bản)
	(tỷ đồng)
	( 2,5
	10

	
	
	
	0,5 - < 2,5
	4 - 9

	
	
	
	< 0,5
	3

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 8
	10

	
	
	
	2 - < 8
	4 - 9

	
	
	
	< 2
	3

	3
	Phạm vi hoạt động phục vụ đối tượng
	
	Trong nước và quốc tế
	5

	
	
	
	Trong nước
	3

	
	
	
	Địa phương
	1

	4
	Lao động 
	( người )
	( 100
	5

	
	
	
	50 - < 100
	2 - 4

	
	
	
	< 50
	1

	5
	Trang xuất bản trong năm
	(trang khổ

13cm x 19cm)
	Cứ 5000 trang được 1 điểm, tối đa không quá 10 điểm
	10

	6
	Sách có giá trị sử dụng lâu dài, sách tái bản (không kể sách giáo khoa tái bản) theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá-thông tin
	(%)
	( 50
	5

	
	
	
	10 - < 50
	2 – 4

	
	
	
	< 10
	1

	7
	Sách phục vụ thiếu nhi, dân tộc ít người, người có trình độ cao, xuất khẩu (nếu không xuất bản sách thiếu nhi thì không được tính điểm)
	(%)
	( 30
	5

	
	
	
	10 - < 30
	2 – 4

	
	
	
	< 10
	1

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	50

	1
	Sản lượng xuất bản thực hiện
	
	
	

	
	- Tít sách xuất bản
	
	Cứ 25 tít sách được 1 điểm tối đa không quá 10 điểm
	10

	
	- Số lượng sách xuất bản
	
	Cứ 7,5 vạn sách  xuất bản được 1 điểm tối đa không quá 10 điểm
	10

	2
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 0,5
	15

	
	
	
	0,1 - < 0,5
	5 – 14

	
	
	
	< 0,1
	4

	3
	Lợi nhuận thực hiện
	(tỷ đồng)
	( 0,8
	15

	
	
	
	0,1 - < 0,8
	5 – 14

	
	
	
	< 0,1
	4


Ghi chú: Đối với những nhà xuất bản làm công tác thông tin đối ngoại (70% xuất bản phẩm bằng ngoại văn và bằng tiếng dân tộc thiểu số) thì  chỉ tiêu: Trang xuất bản trong năm và sản lượng xuất bản thực hiện được quy đổi với hệ số 1,2 so với số lượng thực tế.

Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


61. công ty in 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 30
	15

	
	
	
	5 - < 30
	5 - 14

	
	
	
	< 5
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 100
	10

	
	
	
	15 - < 100
	4 - 9

	
	
	
	< 15
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	

	
	- Công nghệ cao
	
	
	5

	
	- Công nghệ trung bình
	
	
	3

	
	- Công nghệ thấp
	
	
	1

	5
	Lao động 
	( người )
	( 500
	10

	
	
	
	100 - < 500
	4 - 9

	
	
	
	< 100
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 5
	20

	
	
	
	0,6 - < 5
	6 - 19

	
	
	
	< 0,6
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 3,5
	20

	
	
	
	0,4 - < 3,5
	6 - 19

	
	
	
	< 0,4
	5

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn 
	(%)
	( 12
	15

	
	
	
	3 - < 12
	5 - 14

	
	
	
	< 3
	4


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


.

62. phát hành sách 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	55

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 15
	15

	
	
	
	2 - < 15
	5 – 14

	
	
	
	< 2
	4


	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 50
	10

	
	
	
	10 - < 50
	4 – 9

	
	
	
	< 10
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Lao động 
	( người )
	( 100
	5

	
	
	
	50 - < 100
	2 - 4

	
	
	
	< 50
	1

	5
	Số chủng loại mặt hàng kinh doanh (sách và văn hoá phẩm)
	
	
	10

	5.1
	Số lượng sách bán ra
	(triệu bản)
	( 4
	5

	
	
	
	1 - < 4
	2 – 4

	
	
	
	< 1
	1

	5.2
	Số lượng văn hoá phẩm bán ra
	(triệu bản)
	( 7
	5

	
	
	
	2 - < 7
	2 – 4

	
	
	
	< 2
	1

	6
	Trình độ cán bộ
	(%)
	
	10

	
	- Từ phó phòng trở lên có trình độ đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tiêu chuẩn Nhà nước ban hành
	
	100
	5

	
	
	
	60 - < 100
	2 – 4

	
	
	
	< 60
	1

	
	- Cán bộ nghiệp vụ có chứng chỉ 

đáp ứng nhu cầu
	
	100
	5

	
	
	
	50 - < 100
	2 – 4

	
	
	
	< 50
	1

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	45

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 1,5
	20

	
	
	
	0,2 - < 1,5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,2
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng
	( 1,5
	25

	
	
	
	0,2 - < 1,5
	7 – 24

	
	
	
	< 0,2
	6


Ghi chú: Đối với các công ty thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây nguyên và Tây Nam Bộ số lượng sách và văn hoá phẩm bán ra được quy đổi hệ số 1,2 so với số lượng thực tế. 

Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


63. mỹ thuật và nhiếp ảnh 

	SỐ TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	60

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 8
	15

	
	
	
	1 - < 8
	5 - 14

	
	
	
	< 1
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 35
	10

	
	
	
	5 - < 35
	4 - 9

	
	
	
	< 5
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Quy trình sáng tác và thể hiện tác phẩm
	
	
	Chỉ tiêu này tối đa không quá  

15 điểm

	
	- 1 tác phẩm được hội đồng nghiệm thu quốc gia hoặc chính phủ duyệt được 3 điểm
	
	
	

	
	- 1 tác phẩm được hội đồng nghiệm thu tỉnh, thành phố, Bộ duyệt được 1,5 điểm
	
	
	

	
	- 1 tác phẩm được hội đồng nghiệm thu huyện, thị xã duyệt được 0,5 điểm
	
	
	

	5
	Lao động 
	( người )
	( 200
	5

	
	
	
	50 - < 200
	2 - 4

	
	
	
	< 50
	1

	6
	Trình độ cán bộ
	(%)
	
	10

	
	- Từ trưởng phòng trở lên có trình độ đại học đúng ngành: Đạt 20% được 1 điểm  tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	
	- Đội ngũ sáng tác,  chuyên môn, nghiệp vụ (đạt trình độ đại học)
	
	( 90
	5

	
	
	
	50 - < 90
	2 – 4

	
	
	
	< 50
	1

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	40

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 1
	20

	
	
	
	0,1 - < 1
	6 – 19

	
	
	
	< 0,1
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 0,8
	20

	
	
	
	0,1 < 0,8
	6 – 19

	
	
	
	< 0,1
	5


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


64. Phát hành phim và chiếu bóng 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	45

	1
	Vốn
	(tỷ đồng)
	( 15
	15

	
	
	
	2 - < 15
	5 – 14

	
	
	
	< 2
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 40
	15

	
	
	
	5 - < 40
	5 – 14

	
	
	
	< 5
	4

	3
	Đầu mối quản lý: 2 đầu mối quản lý được 1 điểm, riêng Fa Fim TW 1 đầu mối quản lý được 1 điểm,  tối đa không quá 5 điểm.
	
	
	5

	4
	Lao động 
	( người )
	( 300
	10

	
	
	
	50 - < 300
	4 - 9

	
	
	
	< 50
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	55

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 2
	15

	
	
	
	0,3 - < 2
	5 – 14

	
	
	
	< 0,3
	4

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 1,5
	20

	
	
	
	0,2 - < 1,5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,2
	5

	3
	Số lượt người xem phim: 500.000 lượt người xem được1 điểm, tối đa không quá 20 điểm. Đối với Fa Fim TW cứ cung cấp cho các tỉnh 10 % phim được tính 2 điểm tối đa không quá 20 điểm
	
	
	20


- Số lượt người xem phim: cứ 1 băng phim Video phát hành, được tính 180 lượt người xem.

- Hệ số quy đổi về số lượt người xem phim:

+ Vùng núi cao, hải đảo: hệ số 6

+ Vùng trung du, nông thôn, miền biển (không kể thành phố): hệ số 3

Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


65. công ty sản xuất phim (hãng phim)

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị
	Điểm

	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	50

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 10
	10

	
	
	
	2 - < 10
	4 – 9

	
	
	
	< 2
	3

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 15
	10

	
	
	
	3 - <  15
	4 – 9

	
	
	
	< 3
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối quản lý được 1 điểm,  tối đa không quá 5 điểm.
	
	
	5

	4
	Trình độ công nghệ: chỉ tính các loại máy của các hãng sử dụng kỹ thuật tiền kỳ: máy quay, bàn dựng máy chiếu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo
	
	
	

	
	- Cao
	
	
	5

	
	- Trung bình
	
	
	4

	
	- Thấp
	
	
	3

	5
	Độ phức tạp sản xuất: Mỗi phim truyện nhựa được tính 2,5 điểm, phim nhựa khác được tính 1,5 điểm; Mỗi phim vi tính được tính 1 điểm; Mỗi phim VIDEO được tính 0,5 điểm; Phim quảng cáo được tính 0,1 điểm
	
	
	Tối đa 

không 

quá 15 

điểm

	6
	Lao động 
	( người )
	
	

	
	- Các hãng có biên kịch, biên tập, đạo diễn, quay phim, hoá trang, diễn viên, dựng phim
	
	
	5

	
	- Các hãng có biên kịch, biên tập, đạo diễn, quay phim
	
	
	2

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	50

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 0,6
	15

	
	
	
	0,1 - < 0,6
	5 – 14

	
	
	
	< 0,1
	4

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng)
	( 0,5
	20

	
	
	
	0,1 - < 0,5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,1
	5

	3
	Hiệu quả xã hội
	
	
	

	
	- Phim được giải thưởng quốc tế cao nhất được tính 4 điểm, phim được giải nhì được tính 3 điểm, phim được giải 3 được tính  2 điểm
	
	
	Tối đa

không quá 15 điểm

	
	- Trong các kỳ liên hoan phim trong nước, phim được giải thưởng cao nhất tính 2 điểm, phim được giải nhì được tính 1,5 điểm, phim được giải 3 được tính 1 điểm
	
	
	

	
	- Phim được giải thưởng cao nhất của hội điện ảnh Việt Nam tính 1,5 điểm, phim được giải nhì được tính 1 điểm, phim được giải 3 được tính 0,5 điểm
	
	
	


        Ghi chú: Công nghệ cao: các loại máy có sử dụng kỹ thuật số, điều khiển tự động; Công nghệ trung bình: các loại máy sử dụng điện, điện tử, vi mạch; Công nghệ thấp: các loại máy sử dụng thủ công.
Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


66. công ty sách và thiết bị trường học 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	55

	1
	Vốn
	(tỷ đồng)
	( 15
	10

	
	
	
	2 - < 15
	4 – 9

	
	
	
	< 2
	3

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 50
	10

	
	
	
	10 - < 50
	4 – 9

	
	
	
	< 10
	3

	3
	Đầu mối quản lý: Mỗi đầu mối được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Lao động 
	( người )
	( 150
	5

	
	
	
	50 - < 150
	2 - 4

	
	
	
	< 50
	1

	5
	Số chủng loại mặt hàng kinh doanh 
	
	
	15

	5.1
	Số lượng sách phục vụ trường học bán ra
	(triệu bản)
	( 5
	5

	
	
	
	2 - < 5
	2 - 4

	
	
	
	< 2
	1

	5.2
	Số lượng thiết bị trường học bán ra (tính theo bộ thiết bị đồng bộ cấp I quy đổi)
	(bộ)
	( 1000
	5

	
	
	
	200 - < 1000
	2 - 4

	
	
	
	< 200
	1

	5.3
	Số lượng văn phòng phẩm và  các loại sổ sách khác (học bạ, sổ đầu bài, sổ ghi điểm ...)
	(triệu bản)
	( 5
	5

	
	
	
	2 - < 5
	2 - 4

	
	
	
	< 2
	1

	6
	Trình độ cán bộ
	(%)
	
	10

	
	- Từ phó phòng trở lên có trình độ đại học

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tiêu chuẩn Nhà nước ban hành
	
	100
	5

	
	
	
	60 - < 100
	2 - 4

	
	
	
	< 60
	1

	
	- Cán bộ nghiệp vụ có chứng chỉ đáp ứng nhu cầu
	
	100
	5

	
	
	
	50 - < 100
	2 - 4

	
	
	
	< 50
	1

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	45

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 1
	20

	
	
	
	0,2 - < 1
	6 – 19

	
	
	
	< 0,2
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng
	( 1
	25

	
	
	
	0,2 - < 1
	7 – 24

	
	
	
	< 0,2
	6


Ghi chú: Đối với các công ty thuộc  các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ số lượng sách, thiết bị và văn phòng phẩm bán ra được quy đổi với hệ số 1,2 so với số lượng thực tế.

Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


67. công ty Xuất khẩu lao động 

	SèTT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Giá trị


	Điểm



	I
	 Độ phức tạp quản lý
	
	
	40

	1
	Vốn 
	(tỷ đồng)
	( 10
	15

	
	
	
	2 - < 10
	5 – 14

	
	
	
	< 2
	4

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	(tỷ đồng)
	( 40
	10

	
	
	
	5 - < 40
	4 - 9

	
	
	
	< 5
	3

	3
	Số nước có ký kết xuất khẩu lao động: Mỗi nước có ký kết xuất khẩu lao động được 1 điểm tối đa không quá 5 điểm
	
	
	5

	4
	Lao động 
	( người )
	( 200
	10

	
	
	
	50 - < 200
	4 - 9

	
	
	
	< 50
	3

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	60

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	(tỷ đồng)
	( 5
	20

	
	
	
	0,5 - < 5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,5
	5

	2
	Lợi nhuận thực hiện 
	(tỷ đồng
	( 1,5
	20

	
	
	
	0,2 - < 1,5
	6 – 19

	
	
	
	< 0,2
	5

	3
	Lao động làm việc ở nước ngoài
	
	
	

	3.1
	Số lượt lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài hàng năm
	(người)
	( 1500
	10

	
	
	
	200 - < 1500
	4 - 9

	
	
	
	< 200
	3

	3.2
	Số lao động thực tế đang quản lý ở nước ngoài hàng năm
	(người)
	( 4500
	10

	
	
	
	1500 - < 4500
	4 - 9

	
	
	
	< 1500
	3


Khung điểm xếp hạng

	Hạng công ty
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90 
	65  –  < 90
	 < 65


                                                                                              Phô lôc sè 02

hướng dẫn Xác định  hạng công ty


Việc xác định hạng công ty thực hiện theo các bước sau:


1/ Lựa chọn tiêu chuẩn xếp hạng:


Căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng ban hành tại phụ lục số 01, công ty lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp với ngành, nghề được phép kinh doanh để xác định hạng. 


Đối với công ty sản xuất, kinh doanh tổng hợp nhiều ngành, nghề thì lấy doanh thu của ngành, nghề có tỷ trọng lớn nhất tính bình quân của 2 năm liền kề trước năm xếp hạng ( mẫu số 02) làm cơ sở lựa chọn tiêu chuẩn xếp hạng.


Đối với công ty chưa có tiêu chuẩn xếp hạng thì các Bộ quản lý ngành và Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức xây dựng tiêu chuẩn xếp hạng theo phương pháp xây dựng tiêu chuẩn xếp hạng công ty tại phụ lục số 03 và đề nghị liên Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành bổ sung.


2/ Xác định giá trị và tính điểm chỉ tiêu xếp hạng:


a) Xác định giá trị từng chỉ tiêu: 


 Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của 2 năm trước liền kề và kế hoạch hoặc ước thực hiện của năm xếp hạng, công ty xác định giá trị từng chỉ tiêu xếp hạng theo hướng dẫn tại điểm 1 phụ lục số 03 (phương pháp xây dựng tiêu chuẩn xếp hạng công ty).


b) Tính điểm giá trị từng chỉ tiêu:


- Nếu giá trị của chỉ tiêu xác định được bằng hoặc lớn hơn giá trị tối đa trong tiêu chuẩn thì điểm của chỉ tiêu đó là điểm tối đa trong tiêu chuẩn;


- Nếu giá trị của chỉ tiêu xác định được nhỏ hơn giá trị tối thiểu trong tiêu chuẩn thì điểm của chỉ tiêu đó là điểm tối thiểu trong tiêu chuẩn. Riêng công ty bị lỗ thì điểm của chỉ tiêu lợi nhuận và chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn là 0 điểm.


- Nếu giá trị của chỉ tiêu xác định được nằm trong giới hạn giá trị tối thiểu và giá trị tối đa của bảng tiêu chuẩn thì điểm của chỉ tiêu đó được xác định theo công thức sau:

 


           Tct - Tmin

§ct = [ ------------------  x  (§max -  §min)]  +  §min

 



 Tmax - Tmin


Trong đó: 


+ Đct   : Điểm theo chỉ tiêu của công ty;


+ Tct    :  Giá trị tính điểm chỉ tiêu của công ty;


+ Tmax : Giá trị tối đa của chỉ tiêu tính điểm trong bảng tiêu chuẩn;


+ Tmin : Giá trị tối thiểu của chỉ tiêu tính điểm trong bảng tiêu chuẩn;


+ Đmax: Điểm tối đa của chỉ tiêu tính điểm trong bảng tiêu chuẩn;


+ Đmin: Điểm tối thiểu của chỉ tiêu tính điểm trong bảng tiêu chuẩn.


Khi xác định giá trị các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận phải loại trừ yếu tố trượt giá so với năm ban hành tiêu chuẩn xếp hạng tại Thông tư này, trừ những sản phẩm thuộc diện nhà nước quản lý giá như viễn thông, hàng không, xi măng, xăng dầu ....

         Việc loại trừ yếu tố trượt giá  theo chỉ số giá cả chung do Tổng cục Thống kê công bố, theo công thức như sau:

                                                        Txt
                                         Txs  =  ----------

                                                        Hcg


Trong đó:


+ Txs : là chỉ tiêu x sau khi loại trừ yếu tố trượt giá;


+ Txt : là chỉ tiêu x chưa loại trừ yếu tố trượt giá;


+ Hcg: là chỉ số giá của năm xác định giá trị các chỉ tiêu xếp hạng so với năm 2004.


Ví dụ: theo quyết toán tài chính, năm 2005 công ty B đạt doanh thu 200 tỷ đồng và năm 2006 đạt 250 tỷ đồng. Tháng 2/2007 công ty B xem xét xếp lại hạng. Theo thông báo của Tổng Cục thống kê thì chỉ số giá của các năm như sau:


+ Tháng 12 năm 2005 bằng 1,05 (tăng 5%) so với tháng 12 năm 2004;


+ Tháng 12 năm 2006 bằng 1,07 (tăng 7%) so với tháng 12 năm 2005;


Như vậy chỉ tiêu doanh thu để tính điểm theo bảng tiêu chuẩn xếp hạng đối với công ty B sau khi loại trừ yếu tố trượt giá theo các năm là:

                                                             200


Năm 2005:                Txs  =  --------------  =  190,5 tỷ đồng

                                                            1,05
                                                              250


Năm 2006:               Txs  =  ------------------  =  222,5 tỷ đồng

                                                          1,05 x 1,07


Sau khi xác định được tổng số điểm, công ty xác định các yếu tố dưới đây để được xem xét cộng thêm điểm hoặc bị trừ điểm, cụ thể như sau:


- Công ty (trụ sở công ty) đóng trên địa bàn có phụ cấp khu vực mức 0,3, 0,4 và 0,5 được cộng thêm 1 điểm; mức từ 0,7 trở lên được cộng thêm 2 điểm; 


- Công ty được đánh giá xếp loại theo quy định tại Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước:


+ Công ty đánh giá xếp loại A được cộng thêm 2 điểm;


+ Công ty đánh giá xếp loại C bị trừ  2 điểm.


c) Định hạng công ty:


Căn cứ vào tổng số điểm đạt được của các chỉ tiêu theo từng năm và đối chiếu với khung điểm xếp hạng trong tiêu chuẩn quy định để  định hạng công ty./.

Phụ lục số 03

Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn xếp hạng công ty


Việc xây dựng tiêu chuẩn xếp hạng công ty được thực hiện theo trình tự như sau:


1/ Xác định các chỉ tiêu theo nhóm chỉ tiêu về độ phức tạp quản lý và nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất, kinh doanh:


a) Các chỉ tiêu về độ phức tạp quản lý: Căn cứ vào tính chất hoạt động của từng công ty để lựa chọn một số chỉ tiêu cụ thể trong các chỉ tiêu sau:


- Chỉ tiêu vốn: Là tổng số vốn thuộc sở hữu nhà nước và vốn vay dài hạn  được ghi trên Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN) ban hành kèm theo Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002 của Bộ Tài chính), bao gồm:


+ Nguồn vốn kinh doanh (Mã số 411 BCĐKT);


+ Quỹ đầu tư phát triển (Mã số 414 BCĐKT);


+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Mã số 417 BCĐKT);


+ Dư nợ vốn vay dài hạn (Mã số 320 BCĐKT).


- Từ năm 2005 trở đi chỉ tiêu vốn được xác định trên bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN) theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 của Bộ Tài chính), bao gồm:


+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Mã số 411 BCĐKT);


+ Quỹ đầu tư phát triển (Mã số 416 BCĐKT);


+ Vay và nợ dài hạn (Mã số 234 BCĐKT);


- Doanh thu và thu nhập khác: Được xác định tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu số B 02 – DN ban hành kèm theo Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 của Bộ Tài chính) bao gồm doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) + Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) + Thu nhập khác (Mã số 31);


- Đầu mối quản lý: Là số đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty.


- Trình độ công nghệ được xây dựng căn cứ vào thế hệ máy móc, thiết bị hiện có của công ty, chia thành 3 mức:


+ Công nghệ cao: Sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại, đạt trình độ của các nước phát triển, các nước trong khu vực;


+ Công nghệ trung bình: Sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất đạt trình độ tiên tiến của các nước phát triển, các nước trong khu vực;


+ Công nghệ thấp: Sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất còn lại.


Các Bộ, ngành quy định cụ thể chỉ tiêu “Trình độ công nghệ sản xuất” cho phù hợp với sự phát triển của từng ngành. 


- Phạm vi hoạt động, được chia thành 3 mức:


+ Hoạt động trong phạm vi tỉnh, vùng;


+ Hoạt động trên phạm vi cả nước;


+ Hoạt động trên phạm vi quốc tế.


- Số lượng lao động: Là số lao động thực tế sử dụng bình quân năm, kể cả số lao động hợp đồng ngắn hạn. Cách tính lao động bình quân theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/1998/BLĐTBXH-TT ngày 7/5/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc tính lao động bình quân trong doanh nghiệp.


b) Các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất, kinh doanh: Căn cứ vào tính chất hoạt động của từng công ty để lựa chọn một số chỉ tiêu cụ thể trong các chỉ tiêu sau:


- Lợi nhuận thực hiện bao gồm: lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận hoạt hoạt động khác. Chỉ  tiêu này được xác định tại Báo cáo  kết quả hoạt động kinh doanh (Mã số 50). Đối với các công ty không có lợi nhuận thì không có điểm chỉ tiêu này;


- Nộp ngân sách nhà nước: Phản ánh số phải nộp vào ngân sách nhà nước phát sinh trong kỳ (không tính các khoản đóng BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn, các khoản tiền phạt, phụ thu, lệ phí giao thông), thể hiện ở mã số 10, cột 4, phần II – thực hiện nghĩa vụ với nhà nước – Bản thuyết minh báo cáo tài chính của công ty ban hành kèm theo Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002 của Bộ Tài chính).


- Từ năm 2005 trở đi chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước được thể hiện ở cột năm nay mã số 16 – thuế và các khoản phải nộp nhà nước – Bản thuyết minh báo cáo tài chính của công ty ban hành kèm theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 của Bộ Tài chính).


Trường hợp các công ty được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo chính sách thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng được tính là số thuế phải nộp.


- Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn: Là tỷ lệ phần trăm (%) giữa lợi nhuận thực hiện so với vốn bình quân trong năm. Vốn bình quân trong năm được xác định bằng [(số dư đầu năm + số dư cuối năm)]/2. Đối với các công ty không có lợi nhuận thì không có điểm chỉ tiêu này.


Riêng đối với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, cách xác định giá trị các chỉ tiêu: vốn, dư nợ cho vay, doanh thu và thu nhập khác, lợi nhuận, nộp ngân sách theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau khi có ý kiến của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính.


2/ Xác định điểm và tỷ trọng điểm các chỉ tiêu xếp hạng theo tiêu chuẩn:


a) Căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty theo ngành, nghề hoặc nhóm ngành, nghề được phép kinh doanh, trên cơ sở thang điểm là 100 điểm, công ty lựa chọn cơ cấu điểm theo nhóm chỉ tiêu như sau:


- Nhóm chỉ tiêu về độ phức tạp quản lý, tỷ trọng điểm chiếm 40% - 50%, tương ứng với số điểm là 40 - 50 điểm. 


Trường hợp công ty được thiết kế để thường xuyên ổn định cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng giao kế hoạch thì tỷ trọng điểm chiếm 55 - 60%, tương ứng với số điểm 55 - 60 điểm. 


- Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tỷ trọng điểm chiếm 50% - 60%, tương ứng với số điểm là 50 - 60 điểm; 


Trường hợp công ty được thiết kế để thường xuyên ổn định cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng giao kế hoạch thì tỷ trọng điểm chiếm 40 - 45%, tương ứng với số điểm là 40 - 45 điểm. 


b) Xác định tỷ trọng điểm và điểm của từng chỉ tiêu như sau:


- Trên cơ sở từng chỉ tiêu trong tiêu chuẩn xếp hạng, mỗi chỉ tiêu cần chia ra các mức giá trị tương ứng với các mức điểm khác nhau (tối đa không nên quá 3 mức đối với từng chỉ tiêu), cụ thể:

	Chỉ tiêu
	Tỷ trọng điểm  (%)
	Điểm tối đa (điểm)

	I. Độ phức tạp quản lý
	40  - 50
	40 – 50

	1 Vốn 
	10 - 15
	10 - 15

	2/ Doanh thu và thu nhập khác
	10  - 15
	10  - 15

	3/ Đầu mối quản lý
	3  - 5
	3  - 5

	4/ Trình độ công nghệ 
	5 - 7
	5 - 7

	5/ Phạm vi hoạt động (nếu áp dụng)
	3 - 5
	3 - 5

	6/ Lao động
	7  - 10
	7  - 10

	II. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	50 – 60
	50 – 60

	1/ Lợi nhuận thực hiện
	15 - 25
	15 - 25

	2/ Nộp ngân sách nhà nước
	20 – 25
	20 – 25

	3/ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 
	10 - 15
	10 - 15



- Trường hợp  công ty được thiết kế để thường xuyên ổn định cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng giao kế hoạch thì tỷ trọng điểm và điểm của từng chỉ tiêu như sau:

	Chỉ tiêu
	Tỷ trọng điểm  (%)
	Điểm tối đa (điểm)

	I. Độ phức tạp quản lý
	55 - 60
	55 - 60

	1/ Vốn
	15 - 20
	15 - 20

	2/ Doanh thu và thu nhập khác
	15 - 20
	15 – 20

	3/ Đầu mối quản lý
	3 - 5
	3 - 5

	4/ Trình độ công nghệ 
	5 - 7
	5 - 7

	5/ Phạm vi hoạt động (nếu áp dụng)
	3 - 5
	3 - 5

	6/  Lao động
	7 - 10
	7 - 10

	II. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất, kinh doanh
	40 - 45
	40 - 45

	1/ Lợi nhuận thực hiện
	15 - 20
	15 - 20

	2/ Nộp ngân sách nhà nước
	15 - 20
	15 - 20

	3/ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 
	10 - 15
	10 - 15



Ghi chú: Đối với các công ty được thiết kế để thường xuyên ổn định cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng giao kế hoạch có thể lựa chọn thay thế các chỉ tiêu  độ phức tạp quản lý và hiệu quả sản xuất, kinh doanh bằng các chỉ tiêu khác cho phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động công ích nhưng không được thay đổi điểm của từng chỉ tiêu trong tiêu chuẩn quy định nêu trên.


c) Lượng hoá điểm và giá trị cụ thể của các chỉ tiêu:


-  Mỗi thang điểm của từng chỉ tiêu xếp hạng được chia thành 3 mức như sau:


+ Mức 1 là điểm tối đa ít nhất phải bằng thang điểm của từng chỉ tiêu quy định tại 2 bảng nêu trên;


+ Mức 2 là thấp hơn điểm tối đa và cao hơn điểm tối thiểu;


+ Mức 3 là điểm tối thiểu nhưng không được thấp hơn 10% điểm tối đa của chỉ tiêu đó.


- Lượng hoá giá trị của từng chỉ tiêu căn cứ vào giá trị trung bình tiên tiến của 3 năm trước liền kề có tính đến tốc độ tăng qua từng năm của giá trị đó và chỉ tiêu kế hoạch được giao của năm xây dựng tiêu chuẩn. Trên cơ sở giá trị cao nhất của chỉ tiêu này, xác định giá trị theo thang điểm nêu trên của chỉ tiêu.


d) Khung điểm chuẩn để xếp hạng công ty:


Khung điểm chuẩn để xếp hạng công ty được xây dựng trên cơ sở thang điểm của các chỉ tiêu cụ thể được xây dựng tại điểm c nêu trên, cụ thể:

	Hạng
	I
	II
	III

	Khung điểm
	≥  90
	65 - < 90
	 < 65


Mẫu số 01
Tên Bộ, ngành, địa phương hoặc Tổng công ty:

Tên công ty: .................................................                                   
tổng hợp kết quả tính điểm và xếp hạng công ty

	Số 

TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm
	Năm

	
	
	
	Giá trị hoặc số lượng
	Điểm
	Giá trị hoặc số lượng
	Điểm

	I
	Độ phức tạp quản lý
	
	
	
	
	

	1
	Vốn
	
	
	
	
	

	2
	Doanh thu và thu nhập khác
	
	
	
	
	

	3
	Đầu mối quản lý
	
	
	
	
	

	4
	Trình độ công nghệ sản xuất
	
	
	
	
	

	5
	Lao động
	
	
	
	
	

	II
	Hiệu quả sản xuất, kinh doanh 
	
	
	
	
	

	1
	Nộp ngân sách nhà nước
	
	
	
	
	

	2
	Lợi nhuận thực hiện
	
	
	
	
	

	3
	Tỷ suất lợi nhuận/vốn
	
	
	
	
	

	
	Điểm cộng
	
	
	
	
	

	
	Điểm trừ
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Các chỉ tiêu tài chính có báo cáo tài chính kèm theo


    - Chỉ tiêu lao động kèm theo biểu tổng hợp lao động theo mẫu số 03


    - Chỉ tiêu đầu mối quản lý kèm theo biểu tổng hợp theo mẫu số 04

...., ngày ... tháng ... năm ...

      Người lập biểu                                                          Thủ trưởng đơn vị

 (Ký và ghi rõ họ, tên)                                                       (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 02
Tên Bộ, ngành, địa phương hoặc Tổng công ty:

Tên công ty: .................................................                                   
Báo cáo doanh thu theo các ngành, nghề

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	SỐ TT
	Ngành, nghề
	Năm

........
	Năm

........
	Bình quân 

2 năm

	
	Tổng doanh thu

Trong đó:
	
	
	

	1
	Ngành, nghề A
	
	
	

	2
	Ngành, nghề B
	
	
	

	3
	Ngành, nghề C
	
	
	

	4
	Ngành, nghề D
	
	
	

	5
	...............................
	
	
	


...., ngày ... tháng ... năm ...

      Người lập biểu                                                 Thủ trưởng đơn vị

 (Ký và ghi rõ họ, tên)                                              (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 03
Tên Bộ, ngành, địa phương hoặc Tổng công ty: ......

Tên công ty: .................................................                                   
Biểu tổng hợp số lao động thực tế  sử dụng bình quân.

Đơn vị tính: Người

	SỐ TT
	Tháng
	Năm

........
	Năm

........
	Năm

........

	1
	Tháng 1
	
	
	

	2
	Tháng 2
	
	
	

	3
	Tháng 3
	
	
	

	4
	Tháng 4
	
	
	

	5
	Tháng 5
	
	
	

	6
	Tháng 6
	
	
	

	7
	Tháng 7
	
	
	

	8
	Tháng 8
	
	
	

	9
	Tháng 9
	
	
	

	10
	Tháng 10
	
	
	

	11
	Tháng 11
	
	
	

	12
	Tháng 12
	
	
	

	
	Bình quân
	
	
	


...., ngày ... tháng ... năm ...

      Người lập biểu                                                 Thủ trưởng đơn vị

 (Ký và ghi rõ họ, tên)                                              (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 04

Tên Bộ, ngành, địa phương hoặc Tổng công ty:

Tên công ty: .................................................                                   
danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc

	SỐ TT
	Tên đơn vị
	Năm

........
	Năm

........
	Năm

........

	1
	Đơn vị A
	x
	x
	x

	2
	Đơn vị B
	x
	x
	x

	3
	Đơn vị C
	
	x
	x

	4
	Đơn vị D
	
	
	x

	5
	....................
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	


...., ngày ... tháng ... năm ...

      Người lập biểu                                                 Thủ trưởng đơn vị

 (Ký và ghi rõ họ, tên)                                              (Ký tên, đóng dấu)
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